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A. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
             Tập làm văn là một phân môn nhỏ trong chương trình Tiếng Việt của bậc tiểu học, đây là một phân môn mang tính chất thực hành tổng hợp. Việc dạy tập làm văn ở bậc tiểu học  có một vị trí rất quan trọng, nó góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực  sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em  giao tiếp trong cuộc sống  hàng ngày và học tập tốt các môn học khác. Nếu như các môn học  và phân môn khác của môn Tiếng việt  cung cấp cho các em một hệ thống các kiến thức kỹ năng thì phân môn tập làm văn  tạo điều kiện  cho các em  thể hiện  các kiến thức các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng đó một cách linh hoạt thực tế và có hệ thống hơn. Chính những văn bản nói, viết các em có được từ phân môn tập làm văn  theo các nghi thức lời nói, thuyết trình ... đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em đã được học ở phân môn Tập làm văn các kiểu bài miêu tả được học nhiều nhất, nó giúp cho  học sinh tái hiện lại cuộc sống con người, phong cách thiên nhiên hiện lên như một bức tranh  nhiều mầu sắc. Nó giúp các em  có tâm hồn văn học  có tình yêu quê hương đất nước và cuộc sống con người.


Tuy nhiên phải thừa nhận một điều rằng, thực tế hiện nay, việc dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn tập làm văn nói riêng  còn có rất nhiều hạn chế và chưa đạt kết quả như mong muốn. Lý do này là do nhiều nguyên nhân trong đó đa số  giáo viên  chưa định hình được phương pháp giảng dạy cũng như trình tự tiến hành dạy một bài tập làm văn  như thế nào cho phù hợp với mục đích và nội dung của bài học đặt ra. Mặt khác học sinh tiểu học là đối tượng  mà năng lực tư duy còn hạn chế.  Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ  của  các em chưa cao.Đặc biệt trình độ  học sinh  ở các địa phương  các em còn chưa đồng đều hơn nữa học sinh rất ngại học văn. Trong một tiết học thời gian có 40 phút  là tối đa  mà kiến thức phải cung cấp quá nhiều nên giáo viên chỉ hay quan tâm  đến đối tượng học sinh khá giỏi  để tiết dạy thành công . Ngoài ra do việc  thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa  khiến cho giáo viên còn lúng túng trong việc nắm bắt  nội dung và phương pháp giảng dạy, từ đó dẫn đến kết quả học tập  môn tập làm văn chưa cao.


Lúc này đây các em muốn đòi hỏi ở người thầy cái tâm, cái tài để truyền cho các em  niềm say mê, để động viên bồi dưỡng các em  để trở thành học sinh có năng khiếu, những nhân  tài có tâm hồn  văn học. Chính vì những lý do trên tôi chọn quyết định nghiên  cứu đề tài :"Dạy tập làm văn lớp 5 cho phù hợp với trình độ  học sinh - Kiểu bài tả cảnh".

1. THỰC TIỄN DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP 5 KIỂU BÀI TẢ CẢNH 

 *Khảo sát nội dung dạy học kiểu bài tả cảnh ở lớp 5

1.1. Cấu trúc nội dung dạy học 

*. Số tiết (số bài) dạy văn tả cảnh

Nội dung các bài học  trong phân môn Tập làm văn lớp 5 là sự tiếp nối  và nâng cao,mở rộng so với các lớp2.3,4. Lên lớp 5 học sinh học tiếp về môn miêu tả. Trong đó  tả cảnh chiếm 14 tiết.Cuối lớp 5 còn 4 tiết về kiểu bài này là các bài ôn tập. Luyện tập cuối năm.


Nhìn chung ở lớp 5.Tập làm văn nói chung trong đó có nội dung tả cảnh nói riêng  có 3 dạng cơ bản.


- Bài hình thành kiến thức   ( 1 tiết)  

- Bài hình thành luyện tập  (15  tiết)  

- Bài ôn tập 

              ( 2 tiết)

Với bài hình thành kiến thức,được hướng dẫn theo từng phần dẫn nhận xét một bài văn miểu tả mới. Đồng thời các em còn được hướng dẫn, nhận xét  bài văn miêu tả  khá dài để học sinh rút ra ghi nhớ rồi tiếp tục vận dụng  ghi nhớ để  nhận xét cấu tạo  của bài văn tả cảnh. Đây là một điều rất khó khăn  đối với học sinh vì thời gian ít mà các em phải tìm hiểu  để nắm được nội dung  phương pháp miêu tả  của các bài văn.


Với bài thực hành luyện tập được trình bày theo thứ tự hướng dẫn chuẩn bị , hướng dẫn làm bài, hướng dẫn hoàn chỉnh bài. Hầu hết các tiết luyện tập  tả cảnh phần hướng dẫn chuẩn bị  là những bài tả cảnh ( 1-2 bài) yêu cầu học sinh tìm hiểu  theo mục tiêu làm cơ sở chuẩn bị cho nửa tiết còn lại lập dàn ý  hoặc viết bài. Đây là điều kiện thuận lợi cho học sinh làm văn tả cảnh. Và đặc biệt là đối với học sinh khá giỏi , các em được chuẩn bị lập dàn ý ở cuối tiết học này, đến cuối tiết học sau mới viết bài.Nhưng với học sinh yếu, kém các em lại mau quên, không chăm học nên kết quả làm bài  sẽ khó đạt yêu cầu.Tuy vậy cũng có  4 tiết thực hành hoàn chỉnh ngay trong một tiết học.

        Tả ngôi trường: Lập dàn ý - viết đoạn ( Tiếng việt 5 tập 1/43)

Viết câu mở đoạn ( Tiếng việt 5 tập 1/72)

Miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương em.Lập dàn ý 
   - viết đoạn ( Tiếng việt 5 tập 1/81)

Dựng đoạn mở bài, kết đoạn ( Tiếng việt 5 tập 1/82)

Hai loại bài trên hầu như học ở kỳ I từ tuần 1đến tuần 11 vì vậy học sinh có điều kiện  luyện tập tốt  kiểu  bài tả cảnh.

        Còn có những bài ôn tập ở tuần 31,32 được thực tế theo  các bước.

Hướng dẫn học sinh ôn lại các bước, kỹ năng về kiểu bài đã học, hướng dẫn ôn tập trên lớp.

        Với nội dung học kiểu bài tả cảnh nêu trên. Đòi hỏi người giáo viên  phải nghiên cứu phương pháp  cho phù hợp với trình độ của học sinh góp phần phát triển năng lực  cho học sinh  và tiết học  sẽ dạy được  kết quả cao hơn.

*. Nội dung dạy học

* Các kiến thức về văn tả cảnh 

Tiết. Hình thức kiến thức" Cấu tạo của bài văn tả cảnh "

Kiến thức: Nắm được cấu tạo 3 phần ( mở bài, thân bài, kết luận) của một bài văn tả cảnh.

Kỹ năng: Biết phân tích  cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể:

Tiết: Dựng  đoạn mở bài, kết  bài

Kiến thức: Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, kết bài trong văn tả cảnh 

Kỹ năng: Biết viết cách viết kiểu mở  bài ( trực tiếp, gián tiếp) và kết bài ?( mở rộng, không mở rộng) cho bài văn tả cảnh.

Tiết: luyện tập tả cảnh.

Kiến thức: hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả 

- Biết phát hiện những  hình ảnh đẹp  trong bài văn 

- Hiểu thêm về cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn tả cảnh, hoàn chỉnh các đoạn văn  dựa theo nội dung chính  của mỗi đoạn.

- Lập dàn ý chi tiết  cho bài văn, thông qua các đoạn văn hay học được cách quan sát  khi tả cảnh 

- Chuyển một phần  của dàn ý thành đoạn

Kỹ năng: Biết lập dàn ý đầy đủ  và trình  bầy dàn ý  theo những điều đã quan sát  một cách trôi chảy.

- Biết chuyển một phần dàn ý  thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh

- Biết ghi lại những quan sát  một cách tinh tế  thể hịên rõ đối tượng  miêu tả, trình tự miêu tả  với những nét nổi bật của người tả.

Tiết ôn tập .

Kiến  thức: Biết liệt kê đúng những bài văn  tả cảnh đã học  nắm vững cách lập dàn ý. 

 Bài văn miêu tả ở cách tập đọc

Kiểm tra viết

Kiến thức: Viết được một đoạn văn, bài văn tả cảnh  hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu  và hình thức 

Kỹ năng : Rèn kỹ năng  viết câu hay, dùng từ chính xác, giàu hình ảnh, xác định đúng yêu cầu của đề bài 

Tiết trả bài

Kiến thức: Nắm được yêu cầu của bài văn  tả cảnh 

Kỹ năng: Nhận thức được những ưu khuyết điểm trong bài của mình, biết sữa lỗi viết lại cho hay hơn.

1.2. Khảo sát  các bài tập  dạy bài tả cảnh

*. Nhận xét chung:

- Bài hình thành kiến thức

- Bài thực hành luyện tập 

- Bài ôn tập 

- Trong các dạng bài trên  dạng bài thực hành luyện tập chiếm số lượng nhiều nhất. Nhưng  mỗi tiết dạy số lượng bài tập không nhiều (2-3 bài tập). Mỗi bài thực hành luyện tập  được trình bày theo thứ tự.

Hướng dẫn chuẩn bị.

Hướng dẫn làm  bài 

Hướng dẫn hoàn chỉnh bài làm

Trong đó phần bài tập chủ  yếu là đọc, tìm hiểu cảnh được tả trong mỗi đoạn văn  để hướng dẫn  học sinh chuẩn  bị. Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh  lập dàn ý rồi hướng dẫn hoàn chỉnh bài làm.Việc thực hành luyện tập  nhiều sẽ giúp các em   phát triển kỹ năng  làm bài  sản sinh  văn học tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều  bài tập khó  nên học sinh ngại làm. 

*. Những bài tập - bài học khó đối với học sinh

Do mỗi lớp học đều có trình độ học sinh khác nhau ( giỏi, khá, trung bình, yếu) nên hệ thống bài tập  khó đối với  học sinh là điều dĩ nhiên.

Ví dụ: Một bài học số lượng  bài tập miệng nhiều dãn đến thời gian  không đảm  bảo (  Bài luyện tập tả cảnh  tiết  tuần 7)

 Có 3 bài tập trình  bày  trên 3 trang sách giáo khoa /70

- Ngữ điệu  bài văn, đoạn  văn để học sinh  rút ra kiến thức kỹ năng  có dung lượng lớn, nội  dung lại  khó hiểu.

( Bài cấu tạo  bài văn tả cảnh  tiết 1- tuần 1)


 Với  một  bài dài, học sinh đọc hiểu nắm bắt được nội dung  lâu lại thêm  một bài tập đọc  của  giờ học trước ( tả quang cảnh làng mạc ngày mùa) nội dung tả từng bộ phận  học sinh khó nhận biết. Các em  phải rút ra kiến thức  qua việc so sánh thứ tự  miêu tả hai bài  khác nhau sau đó  mới đọc và nhận xét  cấu tạo của một  bài văn tả  cảnh.

- Có những  bài  lệnh bài tập diễn ra  chưa phù hợp với học sinh tiểu học  câu hỏi đưa ra còn khó khiến cho học sinh  trung bình, yếu không  hiểu nên trả lời không đúng  theo yêu cầu của lệnh.

- Có những câu hỏi hình thức  chưa rõ ràng nên học sinh  học sinh khá , giỏi  khó  trả lời đúng.

( Bài luyện tập tả cảnh  - tiết 2 - tuần 6)

Cùng một bài tập, nhiều đoạn văn khác nhau  phải hoàn chỉnh  học sinh nhận thức chậm, các em dễ  bị lẫn lộn  đoạn mình chọn  dẫn đến  khả năng nhớ đâu viết đấy( Bài luyện tập tiết 2 - tuần 3)

1.3. Khảo sát  phương pháp dạy học  qua sách giáo viên.


Trong thực tế  dạy học, hầu hết  giáo viên đều coi sách giáo viên  là tư liệu chính  để dạy học  bởi sách giáo viên  nêu rõ  thứ tự  đáp án của tiết  học  một cách ngắn gọn. Tuy nhiên  trong  các  bài dạy tả cảnh, có  những bài sách giáo viên  chỉ nêu  các hoạt động  của  cá nhân, nhóm hoặc có những  bài  thì toàn nêu chung chung, khiến  bài dạy hời hợt, chưa đi sâu vào  mục tiêu dạy học.


- Giáo viên gọi học sinh  đọc  bài tập đọc, hỏi yêu cầu của  bài tập rồi cũng không đưa  ra  được đáp án chính xác  do sách giáo  viên không có.


- Sách giáo viên chưa đưa ra  được câu hỏi  và câu trả lời  của từng đối tượng học sinh  phần lớn chỉ chủ yếu  đến bài mẫu  mà đối tượng học sinh  giỏi mới làm được. Vì vậy  dẫn đến việc soạn bài  của giáo viên mới chung.

Sách giáo viên đa phần  là tài liệu  hướng dẫn giáo viên  thực hiện nội dung  và phương pháp dạy học  mới và có 2 phần.

Phần hướng dẫn chung  và phần hướng dẫn cụ thể. Phần hướng dẫn cụ thể  gợi ý cách dạy từng  bài  nhưng mới chỉ được  coi là phương án cho giáo viên  tham khảo. Để thực hiện tốt  qui trình  dạy học  giáo viên  cần tuân thủ  thực hiện phương pháp  dạy học mới  để nâng cao chất lượng  học cho học sinh.

2.THỰC TIỄN DẠY HỌC  TẬP LÀM VĂN, KIỂU BÀI TẢ  CẢNH.

2.1. Những thuận lợi, những ưu điểm

 Sách giáo khoa Tiếng việt lớp 5 bây giờ có phần ưu điểm, được biên soạn theo các  quan điểm  dạy giao tiếp, quan điểm tích hợp, quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh. Chính vì vậy  kỹ năng sử dụng ngôn ngữ  nói và viết của học sinh  có phần tiến bộ hơn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm  của chương trình  là đổi mới phương pháp dạy học  chuyển từ phương pháp  truyền thụ kiến thức sang phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh, trong tiết học học sinh tự quan sát, suy nghĩ , rồi rút ra kiến thức mới. Sách giáo viên tiếng việt lớp 5 không trình bày kiến thức bằng những kết quả cho sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập yêu cầu học sinh hoạt động nhằm chiến lĩnh kiến thức và phát triển kỹ năng nhận thức của học sinh. 
Đây cũng chính là những điều kiện thuận lợi để giáo viên dạy học. 

 
Hơn nữa về phía học sinh, các em được học 2 buổi/ ngày nên kiến thức được kỹ hơn.


Trong chương trình tiểu học mới, các bài tập làm văn đề gắn với chủ điểm của đơn vị đã học vì vậy quá trình thực hiện các kỹ năng phân tích đề, tìm ý, quan sát, viết đoạn văn là những cơ hội giúp học sinh mở rộng hiểu biết trong cuộc sống. Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn văn miêu tả... góp phần phát triển khả năng phân tích, phân loại của học sinh. Tư duy hình tượng của học sinh cũng được rèn luyện nhờ vận dụng biện pháp so sánh, nhân hóa khi miêu tả. Học tập làm văn học sinh cũng có điều kiện tiếp cập vẻ đẹp của con người, thiên nhiên qua các bài văn, đoạn  văn điển hình 

Khi phân tích đề tập làm văn, học sinh  sẽ có những cơ hội  gắn bó, yêu mến với thiên nhiên, đồng thời cũng lôi cuốn học sinh yêu thích làm văn.

Kiểu bài tả cảnh các em  cũng đã được làm quen  với lớp 2,3. Lên lớp 4,5  các em lại tiếp  tục rèn kỹ năng  làm văn từ dễ đến khó( Rèn kỹ năng viết đoạn, liên kết đoạn) rất phù hợp  nhận thức của học  sinh tiểu học. Đặc biệt trình tự tả cảnh  cũng giống nhau  ở lớp 4. Đối tượng miêu tả của  bài văn  tả cảnh  là những cảnh vật quen thuộc  gần gũi với các em, một dòng sông, một đêm trăng, một cánh đồng ... vì vậy các em dễ quan sát hơn.

2.2. Những khó  khăn, những hạn chế 

Mặc dù tiếng  việt lớp 5  có những thuận lợi  song việc dạy  cũng có những khó  khăn  hạn chế nhất định.

- Năm học 2006 -2007  năm đầu tiên thay sách lớp 5 nên giáo viên còn nhiều lúng túng  trong phương pháp dạy học Phân môn tập làm văn  thì khác hẳn so  với chương trình  của năm trước.


Học sinh học  rất nhiều kiến thức  mới trong khi đó  trình độ của  các em  thì hạn chế, các em còn lười  suy nghĩ, chép đáp án mẫu, vay mượn ý tình của người khác thường là của bài  mẫu nào đó. Với cách khác học sinh  thường  sẵn sàng  học thuộc văn mẫu, khi làm bài các em  sao chép  ra và biến  thành  bài làm của mình không kể đầu bài qui định thế nào. Với cách làm bài ấy các em không cần biết đến đối tượng miêu tả, không quan sát  và không  có cảm xúc gì  về chúng.

- Học sinh miêu tả hời hợt, chung chung không có một sắc thái riêng biệt  nào đối tượng miêu tả. Vì thế bài làm ấy  không sâu sắc, đọc lên thấy mờ nhạt nguyên nhân chủ yếu  lại kinh nghiệm sống của mình, không biết cách quan sát  nên không có được  nhận xét gì cụ thể.

- Về phía giáo viên  dạy văn miêu tả  thường có các biểu hiện  như sau.


Bản thân giáo viên vừa đi học nâng cao chuẩn  vừa phải dạy  do đó phần nghiên cứu bài  dạy chưa kỹ Tập làm văn kiểu  bài  tả cảnh  dạy kiến thức  không liền mạch  nên bài dạy chưa sâu.

Một  số giáo viên dạy  còn áp đặt mới  chỉ hướng dẫn học sinh theo yêu cầu của sách  mà chưa chú ý đến việc  thâm nhập và khám phá  cái hay, cái đẹp của bài văn.

Đại đa số giáo viên  chỉ chú ý đến  học ở lớp  mà chưa chú ý đến việc  luyện tập ở nhà, chưa hướng cho các em tìm hiểu thêm sách, báo...

Để đối phó với việc học của học sinh  làm bài kém, để đảm bảo chất lượng kiểm tra ... nhiều giáo viên cho học sinh  chép bài mẫu. Vì vậy dẫn đến tình trạng  cả thầy và trò  nhiều khi bị lệ thuộc  vào" mẫu"  không thoát khỏi " mẫu"

Tóm lại: Khắc phục những nhược  điểm trên  là một nhiệm vụ bắt buộc  mà mọi giáo viên phải cố gắng, có như vậy  dạy Tập làm văn  mới đạt được kết quả cao theo yêu cầu  của sách giáo khoa.
3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TẬP LÀM VĂN  KIỂU BÀI TẢ CẢNH  PHÙ HỢP  VỚI TRÌNH ĐỘ CỦA HỌC SINH 

3.1. Các biện pháp:

*. Các biện pháp đối với học sinh:

 
Yêu cầu: yêu cầu học sinh chuẩn bị bài trước khi học bài mới

Ví dụ: Ôn lại kiến thức, kỹ năng đã học có liên quan đến bài mới, làm cơ sở cho bài mới hoặc chuẩn bị cho bài mới như quan sát cảnh cần phải tả.

 Làm giàu vốn từ ngữ đối với học sinh:

Ví dụ: Học văn tả cảnh cho học sinh tìm các từ chỉ màu sắc của cảnh vật, đỏ ối, xanh biếc, rực rỡ.

- Tìm các từ ghép, từ láy miêu tả đặc điểm, màu sắc của cảnh vật.

            Luyện viết câu văn hay, tập diễn đạt bằng những câu văn giàu hình ảnh.

Đối với học sinh tiểu học, câu là đơn vị để tạo nên đoạn văn, bài văn hay vì vậy, trong các tiết luyện từ, câu văn nên cho học sinh đặt câu với các từ cho trước bằng cách thêm các bộ phận vào chủ ngữ và vị ngữ.

 Tích lũy các hình ảnh văn học.

Khi học sinh đọc những bài tập đọc, đoạn văn, đoạn thơ nên cho học sinh tìm những câu thơ hay mà mình yêu thích để chép lại vào sổ tay.

 Nâng cao năng lực cảm thụ.

Cảm thụ văn học là vấn đề thuộc phạm trù văn học ở bậc tiểu học chủ yếu giáo dục cho học sinh rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống nhằm nâng cao năng lực cảm nhận và diễn tả là nhiệm vụ của mỗi học sinh. Đó là cảm thụ về nội dung, về nghệ thuật.

Bồi dưỡng kỹ năng quan sát thẩm mĩ.


Để bồi dưỡng kỹ năng quan sát thẩm mĩ  nên cho học sinh quan sát cảnh vật, đưa những câu gợi ý để giúp học sinh cảm nhận được cảnh vật ở các khía cạnh khác nhau với các vẻ đẹp khác nhau. 

 Tập viết đoạn văn có đề tài nhỏ.

Ví dụ: Tìm mộ số từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của đêm trăng sau đó viết thành một đoạn văn ngắn tả cảnh đẹp của quê hương em.

Tập viết bài văn có bố cục chặt chẽ, sắp xếp ý phù hợp với yêu cầu của đề bài.


Đề học sinh viết được bài văn hay, bố cục chặt chẽ cần hướng dẫn học sinh làm các việc sau:

- Tìm hiểu bài.

- Lập dàn ý.

- Trình bày miệng.

- Viết thành bài văn hoàn chỉnh.


Nhìn chung mỗi giáo viên có một phương pháp giảng dạy, có những biện pháp đối với học sinh khác nhau song để tiết học đạt kết quả cao thì mỗi học sinh cũng pahỉ làm tốt các công việc mà giáo viên giao cho.

*. Biện pháp của giáo viên:

*. Chuẩn bị giáo án:

-. Xác định quan hệ giữa bài được dạy với kiến thức, kỹ năng đã dạy ở bài trước, lớp dưới và những kiến thức kỹ năng sẽ học ở bài sau, lớp sau để có yêu cầu phù hợp, có cách tiếp nối với những kiến thức kỹ năng học sinh đã học.

-. Xác định quan hệ giữa mỗi bài tập đọc với bài đang học.

-. Xử lý bài tập theo các bước.

       Xác định mục đích của bài tập( hình thành kiến thức, kỹ năng là gì ?)

Giải mâu bài tập ( giáo viên tự làm bài tập, đưa ra đáp án đúng, tự làm xong mới đối chiếu với đáp án trong sách giáo viên. không nên chỉ dựa vào sách giáo viênvì làm như vậy  giáo viên sẽ khó hình dung  trình tự các thao tác cần thực hiện  để ra đáp án đúng ).

 Chỉ ra trình tự thao tác của mình vừa thực hiện để có đáp án đúng ( nêu lại mình đã làm việc gì trước, việc gì sau).

  Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập, những lỗi mà các em có thể mắc.

 Đưa ra cách gợi ý hướng dẫn, dẫn dắt để học sinh tự làm được bài tập nhanh và đúng.

*Tiến hành soạn giáo án. 

( Soạn giáo án theo các bước thông thường nhưng ở mỗi bài tập phải đưa ra cách gợi ý hướng dẫn cho học sinh yếu, học sinh trung bình, học sinh khá giỏi)

*Những cách giảm đội khó cho học sinh yếu, trung bình.

+ Chia nhỏ câu hỏi

Ví dụ: Bài luyện tập tả cảnh ( tiết 1 - tuần 2 )

Bài tập 1 ( SGK - Trang 21)

- Tìm những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới đây.

Bài 1: Rừng  trưa ( SGK - trang 21 )

Bài 2: Chiều tối ( SGK - trang 22 )

Giáo viên có thể chia nhỏ câu hỏi như sau:

Bài 1: Rừng trưa

- Em đọc bài văn và lần lượt trả lời các câu hỏi.

a. trong bài "Rừng trưa" tác giả đã chọn tả những sự vật nào ?

b. Những từ ngữ, hình ảnh nào miêu tả các sự vật ấy ?

c. Những hình ảnh nào em thích nhât ? Em đã dùng giác quan nào để quan sát

Bài 2: Chiều tối

a. Em đọc bài văn suy nghĩ và nêu nội dung của bài, nêu ý chính của các đoạn.

b. Em thích nhất những hình ảnh nào ? vì sao ?

c. Tác giả đã quan sát bằng những giác quan nào ?

d. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ? 

Nhìn chung muốn gợi ý để học sinh hiểu bài ta có sử dụng nhiều cách:

- Diễn đạt lại lệnh bài tập để học sinh dễ hiểu hơn.

- Đảo trật tự các yêu cầu.

- Cho sẵn một phần kết quả, hỏi phần còn lại.

- Đưa sẵn đáp án, yêu cầu học sinh chọn đáp áp đúng.

*Cách nâng cao, tăng độ khó với học sinh khá giỏi.

- Giao thêm câu hỏi, bài tập tương tự.

- Từ những yêu cầu kiến thức, kỹ năng của bài học đưa thêm câu hỏi khái quát hoặc so sánh với kiến thức, kỹ năng đã học.

- Yêu cầu tìm cách diễn đạt khác nhau cho cùng một nội dung.

- Cùng một nội dung diễn đạt những yêu cầu diễn đạt với những đối tượng giao tiếp khác nhau ( thầy cô, bạn bè )

- Đặt câu hỏi cho bạn trả lời.

*.Thực nghiệm:
- . Sử lý 10 bìa tập khó theo 5 bước ( từ cách 1 đến cách 5 mục 3.1.2 )

-Bài thứ nhất: bài 2 (SGK - trang 14 )


Đề bài: Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng ( hoặc trưa, chiều ) trong vườn cây ( công viên, trên dường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).

C1: Xác định mục đích của bài tập.

- Học sinh tự lập dàn ý một bài văn tả cảnh trong ngày.


 Các em tự chọn địa điểm, tự chọn thời gian để tả. Học sinh chọn nơi và lúc em thấy quen thuộc và thích nhất từ dàn ý đã lập học sinh trình bài theo dàn ý những điều đã quan sát được 

C2: Giải mẫu bài tập: Do học sinh chúng tôi ở vùng nông thôn nên chúng tôi quyết định giải mẫu bài tập " Buổi chiều trên cánh đồng" là cảnh quen thuộc với học sinh.

Mở bài: Giới thiệu cánh đồng vào  thời điểm sẽ tả cánh đồng em nằm ở đâu? vào lúc nào?

*. Thân bài: Tả từng phần của cảnh cánh đồng 

- Không khí buổi chiều trên cánh đồng. Mát mẻ, dễ chịu gió thổi  nhẹ
- Cảnh đồng lúa: lúa đang thì con gái, màu xanh rờn trông như tấm thảm  nhung màu xanh. 

-Dọc cánh đồng con đường  làng  đổ bê tông nhãn thín hai  bên đường  trồng hai hàng nhãn trên đường học sinh nói chuyện vui vẻ 

- trên bờ ruộng: mấy bác nông dân dắt trâu về 

Một số người đi thăm đồng 

- Trên trời: Đàn chim bay về tổ, tiếng sáo diều vi vu  vi  vút...

+Tả sự thay đổi của cánh đồng 

- Buổi chiều: mặt trời còn cao sau đó dần dần  xuống thấp hơn, những tia nắng nhạt dần, người đi lại lác đác

- Khi mặt trời lặn hẳn: cánh đồng  vắng vẻ chỉ còn tiếng thổi, trời nhá nhem tối 

*. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của mình  đối với cánh đồng quê hương.

C3: Trình tự chúng tôi vừa thực hiện  có đáp án mẫu

Xác định yêu cầu của  bài tập. Bài thuộc thể loại gì? 

Yêu cầu của bài tả gì? tả vào thời điểm, thời gian nào?

- Chọn cảnh sẽ tả, thời gian tả 

- Xem lại cấu tạo của bài văn  tả cảnh

- Lập dàn  ý- dựa  vào dàn ý chung 

- Quan sát và ghi lại, những sự vật  tiêu biểu định tả 

- Xác định sự thay đổi của cảnh vật  theo thứ tự thời gian 


Đọc lại đàn ý  xem dàn ý lập đã đúng theo yêu cầu bao quát đến cụ thể chưa.Dàn ý đã đủ ba phần  không? Đã chọn  được chi tiết, hình ảnh tiêu biểu chưa? Từ ngữ giàu hình ảnh chưa? 

C4:Dự tính những khó khăn của học sinh  khi làm bài tập, những lỗi các em có thể mắc

- Học sinh thường lẫn kiểu bài tả cảnh sang tả cảnh sinh hoạt - lập dàn bài không theo thứ tự  bao quát đến cụ thể.

- Lập dàn ý không đủ ý, chưa tìm được những từ ngữ câu văn hình ảnh

- Viết sai lỗi chính tả.

C5: Cách gợi ý hướng dẫn, dẫn dắt để học sinh tự làm được bài  tập nhanh và đúng

Gọi học sinh  đọc yêu cầu của bài tập          - 2 học sinh khá gỏi  đọc

	
	Cả lớp lắng nghe 

	
	 -1 em trung bình nêu yêu cầu của bài 

	- Cho học sinh nêu kết quả đã quan  sát
	- 4 em ( giỏi, khá, trung bình, yếu) nêu

	Giáo viên nhận xét từng em 
	

	- Hướng dẫn học sinh lập dàn  bài 
	- Học sinh nhắc lại cấu tạo của bài văn tả

	- Giáo viên gợi  ý
	cảnh

	Mở bài em tả cảnh gì? ở đâu?
	- Học sinh trung bình yếu trả lời

	Vào thời gian nào?
	

	Thân bài em nêu những gì?
	- Học sinh khá nêu

	- Em chọn  cách tả  theo từng bộ phận hay 
	- Học sinh trả lời nối tiếp theo cách lựa 

	 Theo thứ tự thời gian 
	chọn của mình

	Giáo viên gợi ý:Nếu tả từng bộ phận  của 
	

	Cảnh thì em  phải chọn cảnh , sự vật tiêu biểu.
	

	Nên dùng các từ ngữ  ngắn gọn , 
	- Học sinh ghi vào giấy nháp

	giàu hình ảnh để  diễn tả 
	

	- Nếu tả theo thứ tự  thời gian thì phải  tả 
	

	 Cảnh theo thời gian  khác nhau
	

	- Phần kết bài  em kết bài mở rộng  hay 
	

	 Không mở rộng? 
	

	- Nếu kết bài mở rộng  em cần nêu những gì?
	- Học sinh trả lời

	- Kết bài không mở rộng em nêu những
	- Học sinh trả lời

	gì?
	


 Lưu ý: Khi miêu tả cần cảm nhận sự vật bằng nhiều giác quan, thính giác, thị giác, xúc giác. Chú ý tả từ bao quát đến cụ thể

	- Yêu vầu học sinh làm bài
	- Học sinh tự làm bài

	Gọi hoc sinh đọc bài
	- Kiểm tra chéo để bổ sung cho nhau

	- Học sinh,giáo viêncùng tham gia nhận xét sửa chữa cho học sinh.
	


Bài thứ 2: Bài tập 1 ( SGK - trang 21 ):

Đề bài: Tìm những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới đây

- Rừng trưa

- Chiều tối

C1. Mục đích của bài tập

- Học sinh phát hiện được những hình ảnh tiêu biểu, hình ảnh  đẹp trong 2 bài Rừng trưa và Chiều tối mà em thích nghĩa là học sinh tìm được những câu văn gợi tả được những hình dáng hoặc âm thanh, mùi vị  và những cảm nhận khác về cảnh được tả.

C2. Các mẫu bài tập:

- Bài: Rừng trưa

Để tả cảnh rừng trưa ở Nam Bộ tác giả đã chọn và tả những chi tiết tiêu biểu.

- Những thân cây tràm.

- Cây Tràm

- Hương Tràm

- Tiếng chim - vang

- Tiếng bay của côn trùng

- Bông hoa nhiệt đới sặc sỡ.

- Trạng thái của con người trong rừng tràm vào buổi trưa.

+ Những sự vật đối tượng đó được miêu tả bằng những từ ngữ chỉ màu sắc.

- Màu trắng của thân cây tràm, màu xanh rên của lá, vẻ sặc sỡ của hoa gợi tả âm thanh "vi vu" gợi tả hình dáng ( uy nghi, tráng lệ, khổng lồ) gợi mùi ( mùi hương ngát dậy, ngòn ngọt ...) những hình ảnh so sánh (những cây tràm vỏ trắng vươn lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ)

c. Ví dụ về những hình ảnh đẹp trong bài văn

- Những thân cây tràm chẳng khác gì những thân cây nến khổng lồ đầu lá rủ phất phơ ( quan sát bằng thị giác, liên tưởng, so sánh)

- Từ trong biển lá xanh rên đã bắt đầu ngả sang màu lá úa ngát dậy mùi hương lá Tràm bị hun nóng dưới mặt trời (tác giả cảm nhận bằng thị giác, khứơu giác)

- Tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi, bay lại trên những bông hoa sặc sỡ nhiệt đới( cảm nhận về thính giác, thị giác)

- Bài Chiều tối

- Những hình ảnh em thích nhất trong bài "Chiều tối" là nắng nhạt dần và như hòa lẫn với ánh sáng (quan sát bằng thị giác)

- Màu tối lan dần từng gốc cây, ngả dài trên thân cỏ rồi đổ lốm đốm (quan sát bằng thị giác)

- Bóng tối như bức màn mỏng (sử dụng biện pháp so sánh)

- Một vài tiếng gà gáy sớm( sử dụng thính giác)

- Hương vườn thơm thoang thoảng bắt đầu rón rén bước ra tung ra trong ngọn gió nhẹ ( quan sát bằng thị giác, sử dụng biện pháp nhân hóa)

C3: Trình tự thao tác để có được đáp án đúng:

- Xác định đúng yêu cầu của bài tập. Tìm những hình ảnh mà em thích.

- Đọc từng đoạn văn, tìm chọn những hình ảnh mà mình thích.

- Giải thích được vì sao mà em thích. Hiểu được cách quan sát, dùng từ miêu tả, biện pháp nghệ thuật miêu tả để tạo nên những hình ảnh sinh động.

C4. Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập những lỗi các em có thể mắc. Khi viết một đoạn văn các em cần chú ý gì ? ( viết câu mở đoạn, câu kết đoạn)

- Trong khi viết đoạn văn các em cần chú ý gì ? ( dựa vào một đoạn dàn ý đã lập để viết, suy nghĩ và nhớ lại kết quả quan sát để tìm từ ngữ, hình ảnh nổi bật, chú ý dừng các biện pháp so sánh, nhân hóa, liên tưởng để viết cần miêu tả hình ảnh, màu sắc âm thanh ...

- Không nên lạc sang văn tả cảnh sinh hoạt.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách viết - Cho học sinh nối tiếp nhau:

- Đọc đoạn văn đã viết ( học sinh giỏi, yếu, trung bình, khá)

- Hướng dẫn học sinh nghe để nhận xét sửa lỗi giúp bạn nghe xem các câu trong đoạn viết đã tập trung diễn đạt nội dung chính chưa. Đoạn văn có gợi  được hình ảnh, màu sắc, âm thanh của cảnh vật không ? Đoạn vân đã nêu được câu mở đoạn, kết đoạn chưa ?

- Cho học sinh tự bổ sung cho bạn.

Bài thứ 4: Bài tập 1 ( SGK - trang 34 )

Bạn Quỳnh Liên làm văn tả cảnh cơn mưa. Bài văn có 4 đoạn nhưng chưa đoạn nào hoàn chỉnh.

Em hãy chọn một đoạn và giúp bạn viết thêm vào những chỗ có dấu (...) để hoàn chỉnh nội dung của đoạn.

Đoạn 1: ...

Đoạn 2: ...

Đoạn 3: ...

Đoạn 4: ...

C 1: Xác định mục đích bài tập.

- Học sinh chọn 1/4 đoạn văn, viết thêm từ ngữ, câu văn vào chỗ trống để đoạn văn hoàn chỉnh, phù hợp với nội dung đã viết.

C 2: Giải mẫu bài tập 

Đoạn 1: Thêm một số câu văn tả cảnh trời đang mưa to lép độp lép độp. Mưa rồi. Cơn mưa ào ạt đổ xuống ...

- Học sinh biết chuyển một phần của dàn ý đã lập trong tiết học trước thành một văn tả cảnh một buổi trong ngày. Học sinh viết một đoạn phần thân bài.

C2: Giải mẫu bài tập:

        Cánh đồng lúa em được bao phủ bởi một màu xanh non. Chiều chiều những làn gió thổi nhẹ làm cho những cây lúa lao xao gợn sóng. Từ xa nhìn lại cánh đồng trông như một tấm thảm nhung màu xanh. Khi ông mặt trời dần dần lấp sau đỉnh núi, quang cảnh cánh đồng mới đẹp làm sao từng hàng phi lao rì rào trong gió như hát lên khúc hát ca ngợi vẻ đẹp của đồng quê. Trên không những cánh diều như những thuyền lơ lửng, giữa trời, đàn chim chập chờn bày rủ nhau bay về tổ. Những con trâu, con bò thủng thẳng theo các bác nông dân về nghỉ. Tiếng cười nói lao xao của bà con xã viên rộn lên sau một ngày lao động mệt nhọc. Những hình ảnh ấy mà sao thân thuộc, gần gũi thế.

C3: Trình tự thao tác thực hiện để có đáp án đúng.

- Đọc kỹ đề bài.

- Xác định đúng yêu cầu của bài tập.

- Suy nghĩ, lựa chọn dàn ý để viết thành đoạn văn.

- Viết đoạn văn theo ý đã kựa chọn.

- Đọc và soát và sửa lại cho hay.

C 4: Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập, những lỗi học sinh mắc phải.

- Học sinh yếu chỉ viết được đoạn văn ngắn, câu văn viết chưa hay, sắp xếp ý còn lủng củng, viết chưa đủ ý.

- Có học sinh lạc vào văn tả cảnh sinh hoạt.

- Học sinh khá giỏi viết đầy đủ được đoạn văn song không cần viết câu mở đoạn, kết đoạn. có em viết mở bài và thân bài.

C 5: Cách gọi ý hướng dẫn: Dẫn dắt để học sinh làm được bài tập nhanh và đúng.

- yêu cầu học sinh đọc kỹ đầu bài, nêu yêu cầu của bài.

- Em có thể viết đoạn nào trong dàn ý ( học sinh chọn đọc)

- Xác định rõ xem đoạn văn tả cảnh gì? dựa vào dấu câu  và câu đứng trước phần ( ...) để xác định nội dung cần điền cho thích hợp.

- Viết thêm vào chỗ trống những câu văn có nội dung ngắn ngọn, giầu hình ảnh.

- Đọc lại đoạn văn xem đã phù hợp chưa, sửa lại những câu viết chưa hợp lý.

C 4: Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập, những lỗi các em có thể mắc.

- Học sinh trung bình yếu ngại đọc, không xác định được yêu cầu mà chỉ chọn một đoạn, có em viết được cả đoạn.

- Không xác định được nội dung cần điền vào (...) vì chưa biết dựa vào nội dung đoạn văn, câu văn đứng trước đẫn đến điền nội dung không phù hợp, ý văn lủng củng, câu văn không có hình ảnh chỉ liệt kê.

C 5: Cách hướng dẫn, dẫn dắt để học sinh tự làm bài nhanh và đúng:

	- Gọi một học sinh đọc yêu cầucủa bài tập
	- Cả lớp nghe đọc thầm

	- Yêu cầu của đề bài
	- Hoàn chỉnh 1/4 đoạn văn

	Bạn Quỳnh Liên viết bài văn tả cảnh gì ?
	- Tả quang cảnh sau cơn mưa

	- Đọan 1 giới thiệu cảnh gì?
	Giới thiệu cơn mưa rào ập đến

	- Dựa vào đấu hiệu nào để em biêt cần điền vào chỗ trống những câu văn tả gì
	- Câu đầu là mưa ào ạt

- Câu sau là cảnh mưa tạnh hẳn

	Vậy các em phải thêm những câu văn tả 
	

	Lúc đang mưa
	

	+ Đoạn 2 tả cảnh gì?
	- Cảnh vật sau khi mưa đã tạnh

	Ở đoạn này êm cần thêm những câu tả gì ?
	- Tả chị gà mái mơ và tả đàn con

	+ đoạn 3 tả cảnh gì ?
	- Cảnh tươi đẹp của cây cối sau cơn mưa.


Mưa xối xả, mưa như trút nước té tát vào mặt người đi đường. Mưa như đập vào những lá cây. Chỉ một lúc sau nước mưa đã dâng to ngập cả ruộng vườn, cuốn theo cả rác rởi dồn vào một chỗ. Một lát sau mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.


Đoạn 2: Thêm những chi tiết, từ ngữ chỉ màu sắc, họat động hình dáng của những con vật 

Ánh nắng  lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ ( đang rỉa bộ lông vàng óng vừa ứơt lướt thướt) đàn gà con ( chiếp chiếp chạy theo gà mẹ - thỉnh thoảng một con lại rúc vào bụng mẹ như muốn mẹ ủ ấm cho khô) chú mèo khoang

( chạy từ trong bếp chạy ra kêu meo meo như muốn nói trời mưa to thế)


Đoạn 3: Thêm từ ngữ cụ thể tả các loại cây và hoa lá. Sau cơn mưa, có lẽ cây cối, hoa lá đẹp hơn tất cả ( những cây phi lao rì rào trong gió như vui mừng vì được tắp gội xong. Ngoài trời những luống rau như được uống những dòng sữa của trời đất đang cho, những bông hoa rung rinh khoe sắc, đàn bướm vàng lại bay đi hút mật tìm hoa).


Đoạn 4: Thêm từ ngữ tả hoạt động, âm thanh của con người. Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường xe cộ đi lại rườm rượp như mắc cửi (trên đường xe cộ lại lao đi như mắc cửi, tiếng cười nói vui vẻ. Tiếng động cơ của ô tô xe máy lại rít lên xin đường không ngớt. Mọi người như đi nhanh hơn vì vừa phải dừng lại tránh mưa) ở góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây, những bím tóc tun ngủn vung vảy theo từng nhịp chân nhảy

C 3: Trình tự thao tác vừa được thực hiện để có đáp án đúng.

- Đọc kỹ yêu cầu của đề bài.

- Chọn một đoạn văn mà mình yêu thích: Nền trời xanh thẳm. Cánh đồng rộn lên  những câu ca tiếng hát  từng đàn bướm nhởn nhơ  như đùa dỡn với lúa  xanh. Rải  rác cánh đồng là bà con  xã viên  đã đi làm cỏ, nón trắng nhấp nhô  giữa biển lúa màu xanh  trông thật đẹp.


Sáng ra, biển  sương  tan đi  để lại những giọt sương long lanh  trên lá  lúa. Đến khi mặt trời lên  sưởi ấm cánh đồng  những tia nắng rọi  vào mặt sương, ánh lên muôn vàn những tia sáng  nhiều màu sắc trông thật đẹp.


Em yêu mến  cánh đồng làng em - Nơi đây em đã lớn lên  được nuôi  dưỡng trong vòng tay ba mẹ, được sưởi ấm bằng tình làng nghĩa xóm  và hương ấm của đồng quê. 

*. Bài văn tả cơn mưa

- Trời đang nóng bức, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, lá cây  rụng lả tả khắp mọi nơi, bụi bay mù mịt  báo hiệu trời mưa rất to.

Mây đen phủ kín  cả bầu trời, trời tối sầm lại.

Lộp độp, lộp độp  mưa thật rồi, từng giọt mưa  tí xíu nhảy dù trên nền đất nứt toác vì nắng. Những giọt mưa to dần, to dần  rơi đèn đẹt  xuống đất. Hết thảy mọi loài từ lớn đến nhỏ, từ bác phượng vĩ già nua  cho đến mấy chị cỏ gấu cũng reo hò ầm ĩ. Khung cảnh náo nhiệt tưng bừng  như có tiệc hội. Cây lá chúc tụng nhau  mãi không thôi. Càng về sau mưa càng to ngoài đường  mọi người  chạy chúi  vào trong hàng quán. Từ trong nhà nhìn ra  chỉ nhìn thấy một màn nước trắng xóa , bóng cây cối chao đảo, cành cây gẫy răng rắc. Trả mấy chốc nước đã đầy ao đàn cá rô tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng lại lách lên  rạch nước, tỏ vẻ  khoái chí hẳn. Trong vườn gà mẹ ướt lướt  thướt  dẫn đàn con vào dưới gốc cây trú ẩn.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Cảnh vật trở lại bình thường, không gian thật thoáng đãng. Mưa làm cho khí trời  mát mẻ, con người dễ chịu,  vạn vật vui tươi.


Em bước ra vườn hoa trước nhà, ngắm những chùm hoa. 

	- Cho học sinh nêu ví dụ
	- Cả lớp nhận xét  bổ sung. 

	Đoạn 4: tả cảnh gì?
	- Hoạt động của con người trê n đường phố

	Cần tả hoạt động ấy như thế  nào?
	- Hoạt động đi lại nhộn nhịp của con người 

	
	tiếng cười tiếng xe.

	Cho học sinh chọn đoạn rồi viết  vào vở 
	- Đổi vở  kiểm tra chéo.

	
	Học sinh nối tiếp  từ  đoạn một đến đoạn 4

	Yêu cầu  cả lớp nhận xét bổ sung. 
	


 Bài thứ năm :

Bài kiểm tra viết ( SGK  trang 44)

Chọn đề: 

1.Tả cảnh buổi  sáng ( hoặc trưa, chiều ) trong một  vườn cây ( hay công viên, trên đường phố , trên cánh đồng nương rẫy)

2. Tả cảnh cơn mưa 

3. Tả cảnh ngôi hà của em ( hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em)

C1: Xác định mục đích bài tập 

- Học sinh viết được một  bài văn hoàn chỉnh, có đủ bố cục rõ ràng 

C2: Giải mẫu bài tập: 

Bài văn tả cảnh cánh đồng buổi sớm

Ngày nào cũng vậy  em thường đi học qua cánh đồng làng. Cánh đồng quê em không rộng lắm  nhưng cũng đủ  cho:

" Con cò  mỏi cánh bay ngang

Rập rờn sóng lúa  mênh mang sớm chiều ".


Từ xa nhìn lại, cánh đồng quê em  như một tấm thảm màu xanh. Những buổi sáng mùa xuân,  ra đứng ở đầu làng  mà nhìn ra cánh đồng  thì thích thú biết bao nhiêu. Gió xuân nhẹ thổi sóng lúa nhấp nhô  từng đợt, từng đợt  đuổi nhau mãi ra xa .

Một đàn cò  trắng  dang rộng  đôi  cánh  bay qua, nổi bật trên nền  trời  xanh. 

C4: Trình tự thao tác để có đáp án đúng: 

- Xác định  đúng yêu cầu của bài tập: 

- Bài thuộc loại  văn gì?

-Yêu cầu của  bài tả cái gì?

-Nội dung trọng tâm của bài là gì?

C5: Cách  gợi ý hướng dẫn, dẫn dắt học sinh làm được bài tập  nhanh và đúng: 

+ Chọn đề phù hợp nhất  với mình - yêu cầu đối tượng miêu tả gần gũi đối với em nhất. Sau đó làm đúng theo qui trình. 

- Xác định yêu cầu của đề bài, tìm ý lập dàn ý.

- Tìm ý : Nhớ lại cảnh - chọn theo từng phần của cảnh  hoặc đặc điểm của cảnh  ở từng thời điểm  và ghi lại những đặc điểm  nổi bật nhất. 

- Chú ý quan sát bằng nhiều giác quan mắt, tai, mũi.

Lập dàn ý:  ghi nhanh dàn  ý chung  của kiểu bài tả cảnh điền nhanh các ý, chi tiết vào từng phần. 

+ Dựa vào dàn ý  đã lập em viết bài. 

Phần mở  bài : Em nên giới thiệu cảnh tự nhiên. 

Phần thân bài:  chú ý diễn đạt cho phù hợp, tìm những từ ngữ  tả âm thanh, màu sắc, hình ảnh- sử dụng phương pháp so sánh, nhân hóa cho phù hợp. 

Phần kết bài: Viết ngắn hơn thân bài , nêu tình cảm của mình đối với cảnh được tả.

+ Đọc và hoàn chỉnh bài :

- Đọc lại bài văn rà soát, sửa lỗi  chính tả, lỗi dùng từ. 

- Kiểm tra lại xem bố cục đã hợp lý chưa, diễn đạt hay chưa , điều chỉnh bổ sung cho bài.

Bài thứ  sáu: Luyện tập tả cảnh

Đề bài:Dựa theo dàn ý đã lập  trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn tả cảnh sông nước.3.

C1: Xác định mục đích của bài tập:

- Viết  dược một đoạn văn  tả cảnh sông nước  theo dàn ý.

Bài tả ngôi nhà của  em .
         Mỗi lần  hết buổi học trở về nhà, nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, em lại reo lên " Nhà của mình đây rồi".


Ngôi nhà của em là một  hình hộp chữ nhật  nằm gọn giữa khu  vườn rộng, bốn phía được vây bọc  bởi hàng râm bụt bốn mùa xanh tốt . Chỉ  cần bước qua cánh cửa sắt là đi vào màu xanh mát rượi của nhà. Dẫn vào lối đi là một lối đi tráng xi măng nhẵn bóng.


Từ xa nhìn lại trông ngôi nhà thật đẹp mắt, chiều dài khoảng 10 m, chiều rộng 4,5 m, chiều cao 9 m, quét vôi vàng nhạt. Bước vào nhà, gian phòng thứ nhất đặt một chiếc tủ tường, ở giữa là một bộ bàn ghế gỗ lim nhẵn bóng, phía trước bàn được đặt một chiếc ti vi màu hiệu So ny. Đây cũng chính là phòng khách và là chỗ hội tụ của giai đình sau mỗi ngày làm việc.


Tiếp theo phòng khách là phòng ăn và bếp, nơi đây mẹ em hàng ngày nấu những bữa cơm nóng sốt ngon lành cho cả nhà. Trên tầng hai gồm hai phòng, phòng thứ nhất của của bố mẹ, phòng thứ hai là của hai chị em em. Trên đây chúng em thường học bài và nghỉ ngơi. Trước sân nhà em, những cây hoa cảnh rất đẹp. Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng được xếp đặt gọn gàng. 


Em rất yêu quý ngôi nhà của em.Nơi đây em đã được lớn lên và sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Đó cũng chính là tổ ấm hạnh phúc của gia đình em.

C3: Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài, những lỗi các em có thể mắc.

-Học sinh viết bài văn không có bố cục rõ ràng, viết liền một mạch.

-Mở bài chưa nêu được cái cần miêu tả.

-Câu văn viết lủng củng, dài dòng, chưa có hình ảnh.

-Câu viết què, cụt, mất lỗi chính tả.

-Nội dung bài viết còn lan man.

-Trong đoạn văn em chọn đặc điểm nào để tả?

-Em tả theo trình tự như thế nào?

-Khi miêu tả cảnh vật em có những liên tưởng gì?

( Cho học sinh nối tiếp trả lời ).

-Khi đứng ngắm dòng sông, em có suy nghĩ gì?

+ Hướng dẫn học sinh đọc lại và hoàn chỉnh bài làm.

-Yêu cầu học sinh đọc đoạn văn đã viết, đối chiếu với dàn ý đã lập ở tiết trước.

-Đọc và phát hiện ra lỗi diễn đạt, chính tả...để điều chỉnh lại bài tập.

Bài thứ bẩy: Bài 2 trang 84.


Dưới đây là hai cách kết bài của bài văn. Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường. Em hãy cho biết điểm giống và khác nhau giữa kết bài không mở rộng ( a ) và kết bài mở rộng ( b ) .

a. Con đường từ nhà em đến trường có lẽ không khác nhiều lắm những con đường trong thành phố, nhưng nó thật thân thiết với em.

b. Em rất quý con đường từ nhà đến trường. Sáng nào đi học, em cũng thấy con đường rất sạch sẽ. Em biết đấy là nhờ công quét dọn ngày đêm của cô bác công nhân vệ sinh. Em và các bạn bảo nhau không xả rác bừa bãi để con đường luôn sạch sẽ.

C.1: Mục đích của bài tập:

Học sinh phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng.

C.2: Giải mã bài tập:

-Điểm giống nhau giữa kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng là: đều nói về tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết của bạn học sinh đối với con đường.

-Điểm khác nhau:

Kết bài không mở rộng: khẳng định con đường rất thân thiết đối với tuổi học trò 


Những buổi sáng đẹp trời, con sông quê em mới đẹp làm sao. Từng đoàn thuyền đánh cá giăng buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những đoàn thuyền đi lại như mắc cửi. Buổi sáng hai bên bờ sông đọng lại những giọt sương đêm nhỏ xíu long lanh trên ngọn cỏ. Bình minh chan hòa trên mặt sông. Buổi trưa chúng em thường ra sông tắm mát, những tiếng cười đùa như nắc nẻ làm rợn cả mặt sông, nước sông đỏ ngầu ôm ấp lấy chúng em. Chiều tả mặt sông vàng lấp lóa như dát bạc, sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền như hát cho chúng em nghe. Buổi tối dưới ánh trăng vàng chúng em thường ra sông ngồi hóng mát. Con sông quê hương là kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ chúng em.

C3: Trình tự các thao tác vừa thực hiện để đáp án đúng.

Xác định yêu cầu của bài tập.

Đọc dàn ý đã lập tiết trước.

-Chọn một phần dàn ý mà mình thích để viết thành đoạn văn.

-Đọc lại, soát và chữa lỗi viết câu diễn đạt nội dung chính của đoạn.

C.4: Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập, những lỗi các em có thể mắc.

-Học sinh không biết chọn đoạn văn mang tính chất bao quát.

-Đoạn văn viết chưa hay, chưa miêu tả được những đặc điểm nổi bật.

-Chưa miêu tả được cảnh đẹp của dòng sông, màu sắc, âm thanh chưa rõ nét.

-Viết còn mất lỗi chính tả.

C.5: Cách gợi ý hướng dẫn, dẫn dắt để học sinh tự làm bài tập nhanh và đúng.

- Cảnh sông nước em định tả là cảnh gì?

-Ví dụ:(tả cái ao đầu làng em, tả cảnh Vịnh Hạ Long,
 Đồ Sơn,con sông quê em ).

-So sánh sự khác biệt về nội dung của hai đoạn văn từ đó em sẽ thấy sự khác biệt giữa kiểu bài mở rộng và không mở rộng.

-Nội dung đoạn ( a ): nói về tình cảm của bạn học sinh đối với con đường được tả.

-Nội dung đoạn b: nói về tình cảm của bạn học sinh đối với con đường và nói lên lòng biết ơn với những người làm cho con đường thêm sạch đẹp ( liên hệ thực tế ).

-Sau đó cho học sinh nêu ý khái quát.

Bài thứ tám: Bài Luyện tập trang 100.

Đề bài: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.

C.1: Mục đích của bài tập:

-Học sinh viết được bài văn hoàn chỉnh, tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.

-Rèn kỹ năng viết bài, có bố cục rõ ràng làm nổi bật nội dung chính, câu văn viết ngắn gọn, từ ngữ giàu hình ảnh.

C2: Giải mẫu bài tập:

Năm nay em đã học lên lớp 5, nơi đây mái trường tiểu học đã gắn bó với em từ ngày lớp 1 với những kỉ niệm êm đêm sâu sắc mà em không sao quên được. Trường em đẹp lắm. Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy ông mặt trời đang nhô lên chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt đất đó cũng là thời điểm chúng em cắp sách tới trường. Sân trường mới nhộn nhịp làm sao. Giữa sân trường những cây bàng xòe tán rộng như những chiếc ô lớn, ché kín cả mặt đất. Góc trường trên cành lá phượng còn đọng lại những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc lẫn giữa mầu xanh lục của tán lá vui như chào đón những bạn nhỏ thân quen.

Sân trường sôi động hẳn lên bởi những tiếng cười, tiếng nói râm ran. Chỗ này nhẩy dây, chỗ kia đá bóng. Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, trên  cành cây chim hót líu lo, dưới gốc phượng mấy  bạn đang túm năm, tụm bảy trò chuyện ram ran 

Kết bài mở rộng: vừa nói về tình cảm yêu quý con đường vừa liên hệ thực tế, ca ngợi công ơn của các cô các bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường đồng thời thể hiện ý thức giữ cho con đường luôn sạch đẹp.

C3: Trình tự thao tác vừa thực hiện để có đáp án đúng.

Xác định yêu cầu của bài tập: Nhận biết được sự khác nhau giữa kiểu kết bài mở rộng và kiểu kết bài không mở rộng trong các đoạn văn cho trước.

Xem lại hai kiểu bài đã học (Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng) ở lớp 4.

-Tìm xem chúng có những câu văn nào giống nhau và giống nhau ở điểm gì? Câu văn nào khác nhau và những câu đó nói lên điều gì?

C.4: Dự tính những khó khăn của học sinh khi làm bài tập, những lỗi các em có thể mắc.

-Học sinh yếu lười suy nghĩ, không nêu được những điểm giống nhau và những điểm khác nhau.

-Học sinh trung bình nêu được hai đoạn kết bài đều có chung câu văn này, khác nhau câu văn này nhưng không nêu được một cách khái quát về sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại kết bài.

C.5: Cách gợi ý hướng dẫn dẫn dắt học sinh tự làm bài tập nhanh và đúng.

-Cho học sinh đọc kĩ những yêu cầu của bạn.

-Có mấy kiểu kết bài? là những kiểu nào?

-Theo em đâu là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Vì sao?

-Em hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai kiểu kết bài?

+Đối với học sinh trung bình.

-Cho học sinh nhắc lại kiến thức đã học về hai kiểu kết bài 
( mở rộng, không mở rộng ).

-Ở phần kết bài ( a ) nêu lên nội dung gì?

-Đoạn văn ( b ) và nêu nội dung của đoạn văn.

Đối tượng được tả là gì? 

-Em hãy nêu nội dung trọng tâm miêu tả?

-Em có tình cảm và thái độ gì đối với ngôi trường?

b. Tìm ý. Lập dàn ý.

-Em nhớ lại cảnh trường chọn các chi tiết, đặc điểm nổi bật để lập dàn ý.

*. Viết bài văn: 

Mở bài có thể làm theo mấy cách là những cách nào?

-Kết bài em có thể viết theo kiểu nào? kiểu kết bài nào hay hơn?

-Khi viết thân bài em cần chú ý sao cho các câu cùng tập trung tả một phần của cảnh trường hoặc cùng tả đặc điểm của cảnh trường ở một thời điểm.

Nên dùng những từ ngữ có hình ảnh để thể hiện được cảm xúc, tình cảm gắn bó với ngôi trường.

*.Đọc và hoàn chỉnh bài làm.

-Bài văn đã giúp em hình dung được cảnh trường em tả chưa?

-Bài văn đã có bố cục 3 phầnmở  bài, kết bài, thân bài  rõ ràng chưa, tả có đuíng trình tự không?

Nếu không em hãy sửa lại  cho đúng và viết câu có hình ảnh.

- Sửa lại các lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu.

Bài thứ 9: Bài 2 trang 132

Đọc bài văn buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh và trả lời câu hỏi

a.  Bài văn miêu tả buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự nào?

b. Tìm những chi tiết cho thấy  tác giả  quan sát cảnh vật rất tinh tế.

c. Hai câu cuối  bài" Thành phố mình đẹp quá!đẹp quá đi!"thể hiện tình cảm gì  của tác giả  đối với cảnh  được miêu tả?

Gái đang chụm đầu vào nhau - đọc truyện, trước cửa các lớp học  là những hàng hoa hồng  cúc nở ra thơm  ngát. Hết giờ học  khi ra về các em lại ngoái nhìn ngôi trường, trường em được xây trên  một khuôn viên hình chữ nhật bao  quanh trường là những vườn cây quanh năm xanh tốt. Các khu trong trường  được xắp xếp thật là đẹp mắt.Ba tòa nhà cao tầng  được xếp thành hình chữ U  bao quanh sân  trường là  vườn cây. Khu văn  phòng của trường  là tầng của tòa nhà chính giữ, tầng  hai là phòng học và thư  viện. Ngày nay sân trường luôn luôn là người bạn thân thiết của em 


Dẫu mai sau có phải tạm biệt mái trường  thì dư âm  của nó  còn đọng mãi trong ký ức tuôi thơ của chúng em.Em hứa sẽ học tập thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

C 3: Trình tự các thao tác vừa thực hiện để có đáp án mẫu.

- Xác định yêu cầu của bài tập. Bài yêu cầu gì? Thuộc loại văn gì ?

- Chọn cảnh để tả, thời gian để tả.

- Xem và lập dàn ý bài văn.Tìm những ý cơ bản để lập dàn ý.

- Chuyển  từ dàn ý sang  sang  bài làm mẫu 

C4: Dự tính những khó khăn  của học sinh  khi làm  bài tập  những lỗi các em có thể mắc .

Bài viết chưa có  bố cục rõ ràng 

Chưa biết  cách mở  bài gián tiếp, mở bài  chưa nêu được ý cần tả
- Phần thân bài tả còn lủng củng, câu văn chưa hình ảnh, chữ viết còn mất lỗi chính tả 

- Chưa có kết bài mở rộng

C5: Cách gợi ý dẫn dắt để học sinh tự làm được bài tập  nhanh và đúng

 - Xác định yêu cầu của đề, tìm ý lập  dàn bài ?(4-5 phút)

a. Bài thuộc  loại văn gì?

C4: Dự tính những khó khăn của học sinh  khi làm bài tập  những lỗi các em có thể mắc


- Học sinh chủ yếu không chịu suy nghĩ nêu chưa hiểu được trình tự  của bài văn 


- Chưa tìm được những chi tiết nổi bật  để thấy được sự quan sát  tinh tế của tác giả.

Chưa nêu được  tình cảm của tác giả  đối với cảnh miêu tả 


- Học sinh khá có thể chưa nêu được hết các chi tiết nổi bật, nêu còn nhầm lẫn  chi tiết này với chi tiết khác trả lời chưa rõ ràng mạch lạc.

C5:C ách gợi ý dẫn dắt để  học sinh tự làm được bài  tập nhanh và đúng nhất.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị.


- Xác định yêu cầu: Đọc bài văn, trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức kỹ năng về trình tự miêu tả, quan sát chọn lọc chi tiết, thể hiện thái độ khi tả cảnh


- Xem lại trình tự quan sát, trình tự  tả ở phần thân bài của bài văn tả cảnh


+ Hướng dẫn học  sinh trả lời


- Bài văn miêu tả  buổi sáng ở thành phố ồ Chí MInh  Hồ Chí Minh  theo thứ tự nào?

- Yêu cầu học sinh đọc từ " Mảng thành phố - quả bóng bay, mềm mại"-cả lớp đọc thầm 

Đoạn này nói lên điều gì?

Như vậy, tác giả tả cảnh  theo trình tự thời gian  hay theo cách tả  từng phần của cảnh

b. Tìm những chi tiết cho thấy  tác giả quan sát cảnh vật  rất tinh tế.

Đọc - đoạn 1 của phần thân bài  và tìm những từ ngữ, hình ảnh miêu tả  sự thay  đổi rất nhanh  của cảnh vật từ mờ sáng  cho đến khi mặt trời lên.

- Giáo viên treo bảng phụ lên - Học sinh lần lượt trả lời 

- Giáo viên gạch chân ý đúng

Mục tiêu  của bài tập 

- Học sinh đọc   bài " Buổi sáng  ở thành phố Hồ Chí Minh và trả lời tốt  các câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Rèn kỹ nămng thực hiện  trình tự miêu tả, quan sát chọn  lọc chi tiết  khi tả cảnh, thể hiện  tốt cảm xúc  của mình khi miêu tả.

C2: Giải mẫu bài tập 

a. Nội dung: bài văn miêu tả sự biến đổi  của cảnh  từ lúc trời mờ sáng  đến khi sáng rõ. Bài văn miêu tả  thành phố Hồ Chí Minh  theo trình tự thời gian.

b.  Những  chi tiết cho thấy  tác giả quan sát cảnh vật  rất tinh tế là:


Mặt trời chưa xuất hiện  nhưng tầng tầng  lớp lớp bụi hồng ánh sáng  đã tràn lan khắp không gian  như thoa phấn trên những tòa nhà  cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy  nga  đậm nét . Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồichìm vào đất. Thành phố đang bồng bềnh nổi giưa một biển hơi sương . Những vùng cây xanh bỗng òa tươi  trong nắng sớm. ánh đèn từ muôn vàn ô vuông  cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt. Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát  sóng đài truyền hình  thành phố  có vẻ như bị hạ thấp  và kéo gần lại. Mặt trời dang chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại 

c. Hai câu cuối bài " Thành phố mình đẹp quá"  đẹp quá đi  là câu cảm thán, ác giả dùng hình thức  cảm thán để thể hiện  thái độ trầm trồ, tình cảm  yêu quí, ngưỡng mộ, tự hào  về vẻ đẹp  của thành phố.

C3: Trình tự các thao tác vừa thẻ hiện  để có đáp án mẫu.

- Đọc kỹ bài văn , hiểu rõ yêu cầu của đề bài

- Nêu được  nội dung chính  của bài văn 

- Trả lời nội dung  của từng câu hỏi.

- ở câu hai ( b) gạch chân  dưới những  chi tiết  nổi bật  và đọc lại xem  lại xem mình cho đó  là nổi bật  để thấy được  sự quan sát tinh tế của tác giả.

b. Ví dụ: dàn  ý bài Vịnh Hạ Long 

+ Mở bài ( câu văn đầu) 

- Giới thiệu Vịnh Hạ Long ( mở bài trực tiếp)

+ Thân bài: ( Gồm 3 đoạn văn)

Tả các đặc điểm của Vịnh Hạ Long 

Đoạn1: Từ cái đẹp của Hạ Long... như dải lụa xanh  tác giả tả vẻ đẹp kỳ vĩ  của núi, biển , trời Hạ Long. 

Đoạn2: Từ thiên nhiên Hạ Long ... lòng cũng phơi  phới tác giả tả vẻ đẹp duyên dáng  của Hạ Long. 

Đoạn 3: Từ bốn mùa là vậy.... hấp dẫn tác giả vtả vẻ đẹp  riêng  biệt của Hạ Long 

+ Kết bài: Câu cuối.


Khẳng định ý thức  giữ gìn Hạ Long  và giữ gìn non sông Việt Nam.

C3: Trình tự các thao tác  vừa thực hiện  để có đáp án đúng 

- Đọc  kỹ yêu cầu của đề  bài.

- Nhớ lại  lý thuyết. Thế nào là văn tả cảnh 

- ra sách giáo khoa - đọc kỹ các bài tập  và ghi vào giấy

-  Lập dàn ý một bài  mà mình yêu thích. 

- Đọc lại đà ý  xem lại mình đọc đã đúng  và chi tiết chưa? 

- Sửa lại cho đủ ý. 

C4: Dự tính những khó khăn của học sinh  khi làm bài tập  những lỗi các em có thể mắc. 

- Học sinh tự tìm được  hết các bài văn tả cảnh  trong học kỳ I - có thể còn liệt kê  nhầm 1 số bài tập  khác.

- Liệt kê chưa  có  thứ tự, không ghi rõ từng tuần từng trang. 

- Lập dàn ý chưa chi tiết, phân đoạn còn sai, chưa nêu được nội dung chính của  từng đoạn. 

C5:  Cách hướng dẫn, dẫn dắt học sinh  tự làm được bài tập nhanh và đúng. 

- Hướng dẫn học sinh xác định  đúng yêu cầu của đè .

- Nhớ lại xem trình tự quan sát, trình tự  tả ở phần.


để phát hiện những sự biến đổi  diễn ra rất nhanh  trong thời gian ngắn ngủi ấy, tác giả phải quan sát  như thế nào và quan sát bằng  những giác quan nào?

c. Hai câu cuối bài" Thành phố mình đẹp quá !Đẹp quá đi  thể hiện tình cảm gì của tác giả  với cảnh được miêu tả.

- Hai câu cuối thuộc kiểu câu gì? 

- Tác giả dùng kiểu câu đó  để nói lên tình cảm  gì với vẻ đẹp của thành phố 

Bài thứ mười 

Bài 1 (trang 131)

Liệt kê các bài văn tả cảnh  mà em đã học trong kỳ I 

Trình bày dàn ý  của một trong các bài văn đó 

C1: Mục đích của bài tập

- Học  sinh liệt  kê được tất cả các bài văn  tả cảnh trong  kì I .

- Trình bày đúng  được một dàn ý  trong số các bài văn tả  cảnh  ở các tiết tập đọc 

C2: Giả mẫu bài tập:

	TUẦN
	CÁC BÀI VĂN TẢ CẢNH ĐÃ HỌC
	TRANG

	1
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa 
	10

	
	 Hoàng hôn trên sông Hương
	

11

	
	Nắng trưa 
	12

	
	- Buổi sớm trên cánh đồng
	14

	2
	- Rừng trưa
	21

	
	 -  Chiều tối 
	22

	3
	Mưa rào
	31

	7
	 Vịnh Hạ Long 
	70

	8
	Kỳ diệu  rừng  xanh
	75

	9
	Bầu trời thu -  Đất cà mau
	87-89


B. KẾT LUẬN

- Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn kết hợp với quá trình thực nghiệm  để nghiên cứu đề tài:


- Dạy Tập làm văn lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh  kiểu  bài tả cảnh 
Tôi thấy đây là một hình thức  dạy học  nhằm tích cực hóa hoạt động  của học sinh, các em hoàn toàn chủ động  trong quá trình nhận thức. 
Đây là một  trong những  nguyên tắc giáo dục  có hiệu quả.Cụ thể tôi thấy khi vận dụng  phương pháp dạy học mới - các tiết học tập làm văn  diễn ra tự nhiên , nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. tất cả các em đều được thực hành  luyện tập nhiều. Khắc sâu nội dung kiến thức từng bài học. Biết vận dụng  lý thuyết  vào thực tế  một cách linh hoạt, sáng tạo.


Đối với học sinh trung  bình  các em đã xác định  đúng yêu cầu  đề, biết viết câu văn đúng ngữ pháp, viết đoạn văn bài văn  tương đối hình ảnh. Với học sinh có lực học  giỏi  các em đã biết quan sát thực tế  một cách chi tiết, biết sử dụng tốt  các biện pháp nghệ thuật  trong khi làm bài.


Vì vậy  bài viết của các em đã có nhiều sáng tạo và chuyển biến rõ rệt so với đầu năm.


Trên đây là một số kết quả  mà bản thân tôi đã đạt  được tôi muốn được trình bày  với bạn bè đồng nghiệp. Song ý kiến của tôi  còn mang tính chất chủ  quan  và cũng không tránh khỏi  những thiếu sót nhất định. Tôi mong được sự góp ý  của bạn bè đồng nghiệp  để sáng kiến của tôi  được bổ sung đầy đủ  hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	Mỹ đức, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết, không sao chép nội dung của người khác.

Tác giả

LƯƠNG THỊ THANH THỦY
          


PAGE  
2

